Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trần Đức Hiệp - Lớp K38 A6


Lời nói đầu


Sản xuất ra của cải vật chất  là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Quá trình sản xuất chính là hoạt động tự giác và có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm, hàng hoá có ích đáp ứng được nhu cầu riêng của bản thân cũng như phục vụ nhu cầu chung của toàn xã hội.


Khi xã hội ngày càng phát triển, mức sống được nâng cao kéo theo nhu cầu  khách quan của con người được nâng lên. Ai cũng muốn bản thân mình sử dụng các thứ hàng hóa chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nhưng giá cả phải vừa phải. Doanh nghiệp hơn ai hết họ hiểu rõ điều này, chính vì thế các doanh nghiệp đã không ngừng cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao quy trình công nghệ sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm ... nhưng cần giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất để trực tiếp hạ giá bán tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.


Trong quá trình sản xuất chi phí trực tiếp ảnh hưởng lớn đến giá thành chính là chi phí nguyên liệu vật liệu. Nếu giảm được chi phí này dẫn đến việc hạ giá thành thì doanh nghiệp mới thu được lợi nhuận cao. Muốn làm được điều đó các nhà quản lý doanh nghiệp phải có trình độ thực sự, kinh nghiệm của bản thân và hơn hết là phải có chiến lược hạch toán chi phí nguyên liệu vật liệu. Sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên liệu vật liệu để giảm  thiểu chi phí sản xuất, giá bán nâng cao sức cạnh tranh ( Cần phải nói thêm là sự cạnh tranh của sản phẩm  chính là điều kiện thúc đẩy xã hội tiến lên). Thấy được tầm quan trọng của nguyên liệu vật liệu trong sản xuất nên trong quá trình  thực tập tại công ty cổ phần VPP Cửu Long em đã chọn đề tài     “Kế toán nguyên liệu vật liệu” nhằm đi sâu và tìm hiểu về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu.

Ngoài phần mở đầu nội dung của chuyên đề này gồm ba chương:

CHƯƠNG I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu vật liệu.

CHƯƠNG II: Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long.

CHƯƠNG III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long.
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Chương I

Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu vật liệu.

1. Khái niệm, đặc điểm của NLVL.

1.1 Khái niệm đặc điểm của NLVL.

a. Khái niệm.


Nguyên liệu vật liệu là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến hoặc hình thành từ những nguồn khác dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Đặc điểm.


Chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất bị tiêu hao toàn bộ và khi tham gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu vật liệu thay đổi hoàn  toàn hình thái vật chất ban đầu và giá trị được chuyển toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh.


Yêu cầu quản lý nguyên liệu vật liệu xuất phát từ vai trò, đặc điểm của nguyên liệu. Trong quá trình sản xuất nguyên liệu vật liệu cần được theo dõi,  quản lý chặt chẽ về các mặt hiện vật và giá trị ở tất cả các khâu:




Mua sắm.




Dự  trữ, bảo quản.




Sử  dụng.


- ở khâu mua hàng đòi hỏi phải quản lý đúng việc thực hiện kế hoạch mua hàng về số lượng, khối lượng, chất lượng, quy cách, chủng loại, giá mua và chi phí mua cũng như đảm bảo đúng tiến độ, thời gian đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. 

- ở khâu bảo quản phải tổ chức tốt kho tàng bến bãi trang bị đầy đủ các phương tiện đo lường cần thiết tổ chức và kiểm tra việc thực hiện chế độ 

bảo quản đối với từng loại nguyên liệu vật liệu tránh hư hỏng mất mát bảo đảm an toàn tài sản.


- ở khâu sử dụng đòi hỏi phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm, chấp hành tốt các định mức dự toán chi phí nguyên liệu vật liệu góp phần quan trọng để hạ giá thành, tăng thu nhập và tích luỹ đơn vị.

1.2 Vai trò của nguyên liệu vật liệu trong sản xuất kinh doanh .


Để phát huy vai trò chức năng của kế toán trong công tác quản lý nguyên liệu vật liệu kế toán có nhiệm vụ sau:

  - Tổ chức ghi chép phản ánh chính xác kịp thời số lượng phẩm chất quy cách và giá trị thực tế của từng loại, từng thứ  nguyên liệu vật liệu nhập, xuất, tồn.

  - Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán, tính giá nguyên liệu vật liệu nhập kho, hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận, phòng ban chấp hành các nguyên tắc thủ tục nhập, xuất và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ chứng từ kế toán.

  - Mở các loại sổ (thẻ) kế toán chi tiết theo từng thứ nguyên liệu vật liệu theo đúng chế độ phương pháp quy định. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mua hàng, tình hình dự trữ và sử dụng nguyên liệu vật liệu theo dự toán tiêu chuẩn định mức chi phí và phát hiện các trường hợp vật tư ứ đọng, hao hụt, tham ô lãng phí, xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý.

  - Tham gia kiểm kê và đánh giá nguyên liệu vật liệu theo chế độ quy định của Nhà nước.

  - Cung cấp thông tin về tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu vật liệu phục vụ công tác quản lý. Định kỳ tiến hành phân tích tình hình mua hàng, bảo quản và sử dụng nguyên liệu vật liệu .
2. Phân loại và đánh giá nguyên liệu vật liệu.

2.1 Phân loại nguyên liệu vật liệu 


Trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều loại, nhiều thứ nguyên liệu vật liệu có vai trò chức năng và đặc tính lý hoá...khác nhau để tiến hành công tác quản lý và hạch toán nguyên liệu vật liệu.


Phân loại nguyên liệu vật liệu là căn cứ vào các tiêu thức nhất định để chia nguyên liệu vật liệu sử dụng trong doanh nghiệp thành từng loại, từng nhóm, từng thứ.

  + Căn cứ vào vai trò và chức năng của nguyên liệu vật liệu được chia thành từng loại sau:


Nguyên liệu vật liệu chính: Là các loại nguyên liệu vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất cấu thành thực tế của sản phẩm như sắt, thép trong doanh nghiệp cơ khí, vải trong may mặc.


Vật liệu phụ là những loại nguyên liệu vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất cấu thành thực thể vật chất của sản phẩm nhưng có vai trò nhất định và cần thiết trong quá trình sản xuất.

  + Căn cứ vào công dụng vật liệu được chia thành các nhóm:


- Nhóm vật liệu làm tăng chất lượng sản phẩm.


-Nhóm vật liệu làm tăng chất lượng nguyên liệu vật liệu chính.


- Nhóm vật liệu đảm bảo cho quá trình sản xuất.


Nhiên liệu là loại vật liệu phụ trong quá trình sử dụng có tác dụng cung cấp nhiệt lượng. Nó có thể tồn tại ở các thể rắn, lỏng, khí.


Phụ tùng thay thế là những chi tiết phụ tùng máy móc, thiết bị được dự trữ để sử dụng cho việc sửa chữa thay thế cho các bộ phận.


Vật liệu khác bao gồm các loại vật liệu chưa được phản ánh ở các loại vật liệu trên.

2.2 Đánh giá nguyên liệu vật liệu.


Nguyên tắc đánh giá nguyên liệu vật liệu là đánh giá thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của chúng theo những nguyên tắc nhất định. Về nguyên tắc kế toán hàng tồn kho trong đó nguyên liệu vật liệu phải được ghi nhận theo giá gốc.

2.2.1 Đánh giá nguyên liệu vật liệu theo giá gốc.


Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí có liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.


Nguyên liệu vật liệu trong doanh nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nên nội dung các yếu tố cấu thành giá gốc của nguyên liệu vật liệu được xác định theo từng trườn hợp nhập, xuất.

a. Giá gốc của nguyên liệu vật liệu nhập kho:


- Giá gốc của nguyên liệu vật liệu mua ngoài nhập kho:

Giá gốc NLVL    Giá mua     Các loại thuế     Chi phí liên quan
 Các khoản

  mua ngoài      =  trên hoá +  không được  +  trực tiếp đến việc + triết khấu

  nhập kho             hoá đơn     hoàn lại

   mua hàng

thương mại


Chi phí thu mua bao gồm: chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.


- Giá gốc của nguyên liệu vật liệu tự chế biến nhập kho:

Giá gốc nhập kho = Giá gốc vật liệu xuất kho + Chi phí chế biến


Chi phí chế biến hàng tồn kho gồm những chi phí có liên quan trực tiếp đến sản phẩm sản xuất như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định, chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chế biến nguyên liệu vật liệu.


- Giá gốc nguyên liệu vật liệu thuê ngoài gia công chế biến nhập kho được tính theo công thức sau:

 Giá gốc 
  Giá gốc 
  Tiền công phải
  Chi phí vận chuyển bốc dỡ

  NLVL    =
  NLVL     +
   trả cho người    +   và các chi phí có liên quan

 Nhập kho 
  xuất kho 
     chế biến


trực tiếp


Giá gốc của nguyên liệu vật liệu nhận góp liên doanh, vốn cổ phần hoặc thu hồi vốn gốc được ghi nhận theo giá thực tế ra hội đồng định giá lại và được chấp nhận.


Giá gốc của nguyên liệu vật liệu được biếu tặng.

Giá gốc NLVL    Giá mua thị trường những    Các chi phí khác có liên quan

Nhập kho         =  NLVL tương đương
       +   trực tiếp đến việc tiếp nhận

Giá gốc của nguyên liệu vật liệu được cấp.

Giá gốc của      Giá ghi trên sổ của đơn vị
     Chi phí vận chuyển bốc dỡ,

  NLVL       =  trực tiếp hoặc giá được đánh    +    chi phí có liên quan trực 

  Nhập kho 
     giá lại theo giá trị thuần

       tiếp khác

   Giá gốc của phế liệu thu hồi là giá ước tính theo giá trị thuần thực hiện.

b. Giá gốc của nguyên liệu vật liệu xuất kho do giá gốc của nguyên liệu vật liệu nhập kho từ các nguồn nhập khác nhau như đã trình bày ở trên, để tính giá gốc hàng xuất kho, kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho sau:

+ Phương pháp tính theo giá đích danh.

Giá trị thực tế của nguyên liệu vật liệu xuất kho tính theo giá thực tế của từng lô hàng nhập áp dụng với các doanh nghiệp sử dụng ít nhất những thứ nguyên liệu vật liệu và có giá trị lớn có thể nhận diện được.

Phương pháp bình quân gia quyền: Giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ.


Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc mỗi khi lô hành về (bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập).

  Giá trị thực tế
             Số lượng NLVL

         Đơn giá bình quân

NLVL xuất kho     =

xuất kho 
          x                gia quyền 

Trong đó giá đơn vị bình quân có thể tính một trong các phươn pháp sau:

- Phương pháp 1: Tính theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ.


                              Trị giá thực tế NLVL  +
Trị giá thực tế NLVL

Đơn giá bình quân

      tồn đầu kỳ                
     nhập trong kỳ

gia quyền cuối kỳ    
  Số lượng NLVL
 +        Số lượng NLVL 





   tồn kho đầu kỳ                   nhập trong kỳ

     - Phương pháp 2: Tính theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập.




      Trị giá thực tế NLVL   +  Trị giá thực tế NLVL nhập

Đơn giá bình quân 

 trước khi nhập

kho của từng lần nhập

gia quyền sau mỗi  =
lần nhập
                  Số lượng NLVL tồn   +  Số lượng NLVL nhập kho



                     kho trước khi nhập

của từng lần nhập 

- Phương pháp 3: Nhập trước xuất trước.

áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ thưo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho gần đầu kỳ. Giá trị của hàng tồn kho được tính theo 

giá trị của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

- Phương pháp 4: Nhập sau xuất trước.

áp dụng dựa trên các giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.

2.2.2 Đánh giá nguyên liệu vật liệu theo giá hạch toán.


Đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn sản xuất nhiều mặt hàng thường sử dụng nhiều loại nhóm, thứ nguyên liệu. Nếu áp dụng nguyên tắc tính theo giá gốc thì rất phức tạp khó đảm bảo yêu cầu kịp thời của kế toán.Doanh nghiệp có thể xây dựng hệ thống hạch toán để ghi chép hàng ngày trên phiếu nhập, phiếu xuất và sổ kế toán chi tiết.

           Giá hạch toán là giá do kế toán của doanh nghiệp tự xây dựng có thể là giá kế hoạch hoặc giá trị thuần có thể thực hiện trên thị trường. Giá hạch toán được sử dụng thống nhất trong toàn doanh nghiệp và tương đối ổn định lâu dài. Trường hợp có sự biến động lớn về giá cả doanh nghiệp cần xây dựng lại hệ thống giá hạch toán.

            Kế toán tổng hợp nguyên liệu vật liệu phải tuân thủ nguyên tắc tính theo giá trị thực tế. Cuối tháng kế toán phải xác định hệ thống số chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị hạch toán để điều chỉnh thành giá trị thực tế.

 
Hệ số chênh lệch giá thực tế và giá hạch toán của từng loại nguyên liệu vật liệu tính theo công thức sau:

    Giá trị thực tế NLVL       +       Trị giá thực tế NLVL 

      Hệ số         
        tồn kho đầu kỳ 
              nhập kho trong kỳ

chênh lệch giá
=
                                                 





     Giá trị hạch toán NLVL   +   Giá trị hạch toán NLVL





tồn đầu kỳ


   nhập kho trong kỳ

Giá trị thực tế NL   =       Giá trị hạch toán
x
Hệ số chênh lệch giá

 VL  xuất kho 

NLVL xuất kho 


3. Nhiệm vụ kế toán NLVL:

          Ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác,trung thực, kịp thời số lượng chất lượng và giá thành thực tế của NVL nhập kho.

    
Tập hợp và phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời số lượng và giá trị NVL xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao NVL.


Phân bổ hợp lý giá trị NVL sử dụng vào các đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh.


Tính toán và phản ánh chính xác số lượng và giá trị NVL tồn kho phát hiện kịp thời NVL thiếu, thừa, ứ đọng kém phẩm chất để doanh nghiệp có biện pháp kịp thời, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

4. Thủ tục quản lý nhập xuất kho nguyên liệu vật liệu và các chứng từ kế toán liên quan.

4.1 Thủ tục nhập kho:


Bộ phận cung cấp vật tư căn cứ vào kế hoạch mua hàng và hợp đồng mua hàng đã ký kết để tiến hành mua hàng. Khi hàng về đến nơi nếu xét thấy cần thiết có thể lập ban kiểm nghiệm vật tư sau đó đánh giá hàng mua về các mặt số lượng, chất lượng và quy cách. Căn cứ vào kết quả kiểm nghiểm ban kiểm nghiệm lập “Biên bản kiểm nghiệm vật tư” sau đó bộ phận cung cấp hàng lập phiếu nhập kho trên cơ sở hoá đơn và biên bản sẽ ghi số lượng thực nhập vào phiếu nhập, giao cho chủ kho làm thủ tục nhập kho. Trường hợp phát hiện thừa thiếu sai quy cách phẩm chất thủ kho phải báo cáo cho bộ phận cung cấp và cùng với người giao lập biên bản. Hàng ngày hoặc định kỳ thủ kho chuyển giao phiếu nhập cho kế toán vật tư làm căn cứ để ghi sổ kế toán.

4.2 Thủ tục xuất kho:


Căn cứ vào phiếu xuất kho thủ kho xuất vật tư và ghi số thực xuất vào phiếu xuất sau đó ghi số lượng xuất và tồn kho của từng thứ vật tư vào thẻ kho. Hàng ngày hoặc định kỳ thủ kho chuyển phiếu xuất cho kế toán vật tư, kế toán tính giá hoàn chỉnh phiếu xuất để lấy số liệu ghi vào sổ.

4.3 Các chứng từ kế toán có liên quan.


Chứng từ kế toán sử dụng được quy định theo chứng từ kế toán ban hành của Bộ trưởng Bộ tài chính và các quyết định khác có liên quan gồm:


- Phiếu nhập kho (Mẫu số 01 - VT)


- Phiếu xuất kho (Mộu số 02 - VT)


- Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hoá (Mẫu 08 -VT)


- Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho (Mẫu 02-BH)


- Hoá đơn bán hàng


- Hoá đơn GTGT

5. Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu.


Hiện nay chế độ kế toán quy định việc hạch toán chi tiết nguyên liệu vật liệu được thực hiện ở phòng kế toán và được tiến hành theo các phương pháp sau:



Phương pháp thẻ song song.



Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.



Phương pháp số dư.


Mỗi phương pháp trên đều có những ưu, nhược điểm riêng trong việc ghi chép, kiểm tra đối chiếu số liệu, kế toán căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp về quy mô, trình độ yêu cầu quản lý, mức độ ứng dụng thích hợp phát huy hiệu quả kế toán.

5.1. Phương pháp thẻ song song.


Nguyên tắc hạch toán: 

  ở kho, thủ kho ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn trên thẻ kho về mặt số lượng, ở phòng kế toán sử dụng sổ (thẻ) kế toán để ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn của từng thứ vật liệu về mặt số lượng.

Trình tự kế toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song.

  (1). Hàng ngày, căn cứ vào phiếu nhập, phiếu xuất thủ kho tiến hành nhập, xuất kho và ghi số lượng thực nhập, thực xuất vào chứng từ sau đó ghi vào thẻ kho và tính số tồn sau mỗi lần xuất, nhập. Hàng ngày sau khi ghi xong vào thẻ kho, thủ kho phải chuyển chứng từ nhập, xuất cho phòng kế toán kèm theo giấy giao nhận chứng từ do thủ kho lập.

  (2). Hàng ngày hoặc định kỳ khi nhận được chứng từ nhập, xuất vật tư, kế toán phải kiểm tra chứng từ, hoàn chỉnh chứng từ, ghi đơn giá, tính thành tiền, phân loại chứng từ và ghi vào sổ (thẻ) kế toán chi tiết.

  (3). định kỳ hoặc cuối tháng, kế toán chi tiết vật tư, thủ kho đối chiếu số liệu giữa thẻ kho và sổ kế toán chi tiết.

  (4). Căn cứ vào số liệu từ sổ (thẻ) kế toán chi tiết để lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn sau đó tổng hợp theo từng nhóm, loại nguyên vật liệu.


Số liệu này dùng để đối chiếu với số liệu kế toán tổng hợp.













Ghi chú:


       Đối chiếu kiểm tra


Ghi hàng ngày


 Ghi cuối tháng

           Ưu điểm: Việc ghi sổ đơn giả, dễ kiểm tra đối chiếu số liệu phát hiện sai sót trong việc ghi chép và kiểm tra.

           Nhược điểm: Việc ghi chép giữa kho và phòng kế toán còn bị trùng lập về chỉ tiêu số lượng ghi chép nhiều.

5.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.


Nguyên tắc hạch toán: Thủ kho sử dụng thẻ kho theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn. Kế toán mở sổ đối chiếu luân chuyển để theo dõi số lượng giá trị nhập, xuất, tồn của từng thứ vật liệu.

Trình tự kế toán chi tiết theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.


(1) Thủ kho tiến hành công việc quy định tương tự phương pháp thẻ song song.

 
 (2) Định kỳ kế toán mở bảng kê thống nhất tổng hợp nhập, xuất, tồn trên cơ sở các chứng từ nhập xuất của từng thứ nguyên liệu vật liệu luân chuyển trong tháng theo chỉ tiêu trên số lượng và giá trị.


(3) Căn cứ vào bảng tổng hợp trên bảng kê để ghi sổ đối chiếu luân chuyển trong tháng, mỗi thứ ghi một dòng vào cuối tháng.


(4) Cuối tháng, đối chiếu giá trị nguyên liệu vật liệu nhập, xuất, tồn của từng thứ vật liệu trên thẻ kho với sổ đối chiếu luân chuyển.


(5) Đối chiếu sổ giá trị nguyên liệu vật liệu nhập, xuất, tồn trên cơ sở đối chiếu luân chuyển với sổ kế toán tổng hợp.

Sơ đồ trình tự kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp

sổ đối chiếu luân chuyển.



Ghi chú:

        Đối chiếu kiểm tra


         Ghi hàng ngày


         Ghi cuối tháng


Ưu điểm: Giảm được khối lượng ghi sổ kế toán do chỉ ghi một lần vào cuối tháng.


Nhược điểm: Việc ghi sổ kế toán vẫn chùng lập với thủ kho về mặt số lượng, việc kiểm tra đối chiếu chỉ tiến hành vào kỳ kế toán do đó hạn chế chức năng của kế toán.

5.3. Phương pháp số dư:


Nguyên tắc: Thủ kho dùng để ghi chép số lượng nhập, xuất, tồn và cuối kỳ, ghi sổ tồn kho đã tính được trên thẻ kho vào cột số lượng trên sổ dư. Kế toán lập bảng tổng hợp giá trị nhập, xuất, tồn của từng nhóm nguyên liệu vật liệu của từng kho và ghi giá trị tồn kho vào cuối kỳ của từng thứ nguyên vật liệu vào cột số tiền trên sổ số dư để đối chiếu với bảng tổng hợp nhập xuất tồn về mặt số liệu đã được lập vào dùng cả năm.


Trình tự kế toán chi tiết vật tư theo phương pháp sổ số dư.


(1) Hàng ngày hoặc định kỳ, sau khi nhận thẻ xong, thủ kho tập hợp và phân loại chứng từ theo từng nhóm vật tư.


(2) Thủ kho lập phiếu giao nhận chứng từ nhập (xuất) của từng nhóm nguyên vật liệu theo chứng từ gốc gửi cho kế toán vật tư.


(3) Kế toán chi tiết vật liệu, khi nhận được phiếu giao nhận chứng từ của từng nhóm đính kèm chứng từ gốc phải kiểm tra phân loại chứng từ và ghi giá trị hạch toán trên từng chứng từ gôc, tổng cộng số tiền của các chứng từ nhập xuất theo từng nhóm để ghi vào cột số tiền trên phiếu giao nhận chứng từ sau đó lập bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn theo từng kho.


(4) Kế toán chi tiết vật liệu căn cứ vào bảng thiết kế nhập xuất tồn để lập bảng tổng hợp N - X - T.


(5) Căn cứ vào thẻ kho, thủ kho ghi số lượng vật liệu ở kho vào sổ số dư sau đó chuyển cho phòng kế toán. Sổ số dư do kế toán lập cho từng kho và dùng cho cả năm giao cho thủ kho trước cuố tháng.


(6) Khi nhận sổ số dư, kế toán kiểm tra và ghi chỉ tiêu giá trị vào sổ số dư, sau đó đối chiếu giá trị trên bảng luỹ kế nhập xuất tồn hoặc bảng tổng hợp nhập xuất tồn với sổ số dư.

sơ đồ trình tự kế toán theo phương pháp sổ số dư







Ghi chú:


Đối chiếu hàng ngày


Ghi hàng ngày


Ghi cuối tháng


Ưu điểm: Giảm nhẹ khối lượng ghi chép hàng ngày do kế toán chi tiết vật liệu chỉ theo dõi về mặt giá trị của từng nhóm vật tư tránh việc trùng lập với thủ kho. Công việc kế toán được tiến hành đều trong tháng.


Nhược điểm: Khó phát hiện được nguyên nhân khi đối chiếu để phát hiện sai sót và đòi hỏi yêu cầu trình độ quản lý của kế toán phải cao.
6. Kế toán tổng hợp nguyên liệu vật liệu.

6.1 Các tài khoản chủ yếu sử dụng.


- TK 152- nguyên liệu vật liệu 

Kế toán sử dụng tài khoản này để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm các loại nguyên vật liệu.

Nội dung, kết cấu của TK 152






TK 152 - NLVL

-Trị giá thực tế nguyên vật liệu 
- Trị giá thực tế nguyên vật liệu 


nhập kho.




xuất kho.

- Trị giá nguyên vật liệu phát 
          -  Trị giá nguyên vật liệu trả lại 

thừa khi kiểm kê.



người bán hoặc giảm giá

- Trị giá nguyên vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê.


- Trị giá nguyên vật liệu thực tế 


kết chuyển tồn kho đầu kỳ.

Số dư: 

 - Trị giá thực tế nguyên vật liệu

 tồn kho cuối kỳ.

- TK 152 được mở chi tiết cho từng loại nguyên vật liệu tuỳ theo yêu cầu quản lý của DN.

TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ.

- Công dụng: kế toán sử dụng tài khoản này để tính số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ và còn được khấu trừ.

- Nội dung, kết cấu:




TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ







   -Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ

           - Số thuế GTGT đầu vào được
  - Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào



khấu trừ


    không được khấu trừ.

-Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.

        Số dư:-Số thuế GTGT đầu vào còn

      được khấu trừ, được hoàn lại nhưng

       NSNN chưa hoàn.

- TK 331 - Phải trả người bán.


- Công dụng: kế toán sử dụng tài khoản này để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp công trình phụ chính.

- Nội dung, kết cấu:




TK 331 - Phải trả người bán

 - Số tiền đã trả cho người bán

 - Số tiền ứng trước cho người bán nhưng    - Số tiền phải trả cho người bán.

     chưa nhận được hàng hoá.                       - Điều chỉnh giá tạm tính về giá

 - Số tiền người bán chấp nhận giảm giá       trị thực tế của số vật tư, hàng 

     số hàng đã giao theo hợp đồng.
        hoá, dịch vụ đã nhận khi có hoá 

 - Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thương      đơn hoặc thông báo giá chính 

  mại người bán chấp thuận cho doanh          thức.

       nghiệp giảm trừ vào nợ phải trả.

 - Cuối kỳ kết chuyển giá trị vật tư, hàng

   hoá thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm 

        nhận và trả lại người bán.


Số dư: Số tiền còn phải trả cho   người bán.

         Chú ý: Khi lập báo cáo tài chính cuối kỳ kế toán không được bù trừ giữa số dư nợ và số dư có của tài khoản 331 mà phải căn cứ vào số dư của tài khoản chi tiết để phản ánh vào chỉ tiêu tương ứng trên phần tài sản và nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán.

6.2 Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến nguyên vật liệu.

6.2.1. Kế toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu.

     Kế toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu tăng do mua ngoài.

- Trường hợp hàng nhập kho và hoá đơn cùng về.

  Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, biên bản kiểm nghiệm phiếu nhập kho và các chứng từ khác có liên quan.

         Nếu mua hàng trong nước.

                       Nợ TK 152: Giá mua thực tế.

                       Nợ TK 133 (1): Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).

                                Có TK 111, 112, 331:Tổng giá thanh toán.

          Mua hàng nhập khẩu:

Đối với nguyên vật liệu dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

   + Ghi nhận giá thực tế nguyên vật liệu nhập khẩu.

                       Nợ TK 152: Giá mua + thuế nhập khẩu

                                     Có TK 111, 112, 331: Tổng giá thanh toán

                                      Có TK 3333: Thuế suất thuế nhập khẩu

                                      Có TK 515: Lãi tỷ giá

 + Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hoá và thuế GTGT hàng nhập khẩu.

                         Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

                                     Có TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu

 - Trường hợp hàng nhập kho chưa có hoá đơn.

          Trường hợp này kế toán không ghi sổ ngay mà lưu phiếu nhập vào hồ sơ “hàng về chưa có hoá đơn”.

                          Nợ TK 152: Giá tạm tính

                                     Có TK 331 - Phải trả cho người bán

* Các trường hợp khác:

- Nhập vật liệu tự chế biến hoặc thuê ngoài gia công chế biến.

                           Nợ TK 152: Theo giá thực tế

                                      Có TK 154: Giá thực tế vật liệu tự sản xuất

- Tăng do nhận góp vốn liên doanh.

                           Nợ TK 152: Giá thực tế

                                      Có TK 441: Giá thực tế

- Tăng do thu hồi góp vốn liên doanh.

                       Nợ TK 152: Giá thực tế

                                  Có TK 128, 222: Giá thực tế

- Tăng do sản xuất dùng không hết thu hồi nhập kho

                        NỢ TK 152

                                CÓ TK 621, 627, 641, 642

- Tăng do kiểm kê phát hiện thừa.

                        Nợ TK 152: Giá thực tế

                                Có TK 642: Số thừa trong định mức

                                Có TK 338: Thừa ngoài định mức chờ xử lý

- Tăng do đánh giá lại

                         Nợ TK 152: Phần chênh lệch

                                   Có TK 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản

6.2.2. kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu.

- Xuất vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh, căn cứ vào giá trị thực tế vật liệu xuất kho.

                     NỢ TK 621, 627, 641, 642.

                               Có TK 152: Giá thực tế vật liệu xuất dùng

- Xuất vật liệu tự chế biến hoặc thuê ngoài chế biến.

                      NỢ TK 154

                           CÓ TK 152

- Xuất vật liệu góp liên doanh với các đơn vị khác.

+ Nếu giá trị vốn góp liên doanh đánh giá lớn hơn giá thực tế vật liệu xuất kho, phần chênh lệch ghi có TK 412.

                        NỢ TK 128, 222

                                 CÓ TK 152

                                 CÓ TK 412

+ Nếu giá trị vốn góp liên doanh đánh giá nhỏ hơn giá trị thực tế vật liệu xuất kho.

                    NỢ TK 128, 222

                    NỢ TK 152

                             CÓ TK152

- Xuất vật liệu cho vay tạm thời.

                   NỢ TK 138(8)

                   NỢ TK 136(8)

                         CÓ TK 152

- Xuất nguyên liệu bán trả lương, thưởng, tặng, biếu...

                     NỢ TK 632

                             CÓ TK 152

- Xuất vật liệu do kiểm kê phát hiện thừa.

                     NỢ TK 642

                     NỢ TK 138(1)

                              CÓ TK 152

- Đánh giá giảm nguyên vật liệu theo quy định của Nhà nước.

                      Nợ TK 412: Chênh lệch đánh giá lại tài sản

                                 CÓ TK 152

Sơ đồ kế toán tổng hợp theo phương pháp

 kê khai thường xuyên

( Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

TK 111, 112, 141, 331

  


                 Mua ngoài vật liệu        Xuất chế tạo sản phẩm 





TK 151
  TK 133






             Hàng đi đường nhập kho   Xuất cho SXC, cho bán hàng,







cho QLDN

     




            Nhận cấp phát, nhận                         Góp vốn LD

             góp vốn liên doanh 



     


            VL thuê ngoài chế biến,
     Xuất VL tự chế hay 

     tự chế biến nhập kho 
            thuê ngoài chế biến


TK 632

       





Nhận lại vốn góp LD
      Xuất bán trả lương, trả thưởng,


                          tặng biếu

                                                                                             TK 632, 138, 334




  Phát hiện thừa khi
           

                       kiểm kê                     Phát hiện thiếu khi kiểm kê                      



TK 412




                              Đánh giá giảm vật liệu 

                  VL được tặng thưởng


viện trợ

                      


      Đánh giá tăng vật liệu 

chương II

thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty cổ phần VPP cửu long

1.1 Qúa trình hình hành và phát triển của doanh nghiệp.

Tên công ty :Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long

          Viết tắt  :     CLOSSTACO (Cửu Long Staionnery Company)

          Địa chỉ   :    536 A Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

         Mới đầu, công ty là một phân xưởng sản xuất của nhà máy văn phòng phẩm Hồng Hà, trực thuộc tổng công ty nhựa Việt Nam. Ngày 01/07/1991 với quyết định số 308 CNN-TCLĐ của bộ công nghiệp nhẹ quyết định tách riêng thành lập nhà máy văn phòng phẩm Cửu Long. Nhà máy đi vào hoạt động với số vốn 2.640 triệu đồng, sản xuất trên một diện tích 5.250 m2 với thiết bị kỹ thuật thô sơ lạc hậu ,trình độ tay nghề công nhân chưa cao.

         Từ năm 1991 đến năm 1993: Dựa  trên cơ sở sản xuất đã có, doanh nghiệp đưa tình hình sản xuất đi vào ổn định, loại bỏ những sản phẩm sản xuất không có hiệu quả tập trung đẩy mạnh sản xuất sản phẩm là thế mạnh ,nâng cao chất lượng sản phẩm

          Từ  năm 1993 đén năm 1995 : Bên cạnh chiến lược sản xuất cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng quy mô sản xuất thì doanh nghiệp còn đầu tư về kỹ thuật và trang thiết bị sản xuất. Mua mới dây chuyền sản xuất bao bì PP của Trung Quốc với là 4 triệu bao/năm, mua máy thổi chai PVC với công suất thiết kế là 1,8 triệu chiếc /năm. Đã thu hút và giải quyết cho hơn 100 lao động nhãn rỗi cho xã hội. Đặc biệt ngày 28 tháng 7 năm 1995 với quyết định 1016 QĐ_TCLĐ của bộ trưởng bộ công nghiệp đỏi tên thành công ty VPP Cửu Long, phù hợp với cơ chế thị trường mới của nước ta cũng như thế giới.

 Từ năm 1995 đến năm 2001: Nhiệm vụ của công ty là mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường các tỉnh miền Nam và đa 

dạng hoá sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Trên cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của doanh nghiệp, công ty đã nhận dệt bao xi măng lớn như  Hoàng Thạch, Phú Thọ ...dây chuyền sản xuất chai nhựa cũng được mở rộng và đa dạng. Công ty đã có đủ thiết bi kỹ thuật hoàn thiện từ khâu tạo phôi đến khâu thổi chai, cố gắng phấn đáu sản xuất 12 triệu chai/năm.

         Từ năm 2001 đến năm 2003, công ty thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm, thâm nhập thị trường.Đứng trước tình hình nền kinh tế đang mở cửa, để phù hợp với nền kinh tế thị trường, thúc đẩy quá trình phát triển của doanh nghiệp ,ngay11/11/2003 công ty VPP Cửu Long được thành lầp.

         Từ một doanh nghiệp Nhà nước, sau khi cổ phần công ty đã gặp không ít những khó khăn nhưng cũng tạo cho công ty nhiều thuận lợi. 

Khó khăn là công ty sẽ không còn được bao cấp của nhà nước , phải tự chịu trách nhiệm trước nhà nước và cổ đông tình hình sản xuất kinh doanh của mình, phải tìm hướng đi cho mình.

Thuận lợi là công ty sẽ không còn phụ thuộc nhiều vào Nhà nước nữa, sẽ năng động hơn trong việc cải tổ công việc sản xuất kinh doanh, đầu tư vào những mặt hàng có lợi, trang bị cho mình những máy móc hiện đại...

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn vừa nêu trên, ban lãnh đạo công ty đã đề ra kế hoạch và nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

* Về mặt sản xuất:

 - Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

 - Đào tạo và nâng cao tay nghề của đội ngũ công nhân phục vụ cho sản xuất.

 - Tập trung tối đa vốn để phục vụ sản xuất.

* Về kinh doanh:

 - Mở rộng mạng lưới tiêu thụ các mặt hàng truyền thống của công ty.

 - Đẩy mạnh công tác kinh doanh dịch vụ.

 - Tìm kiếm và xây dựng quan hệ để tiêu thụ sản phẩm mới của công ty.


Sau hơn 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, và nhất là khi cổ phần hoá gần 1 năm qua. Doanh thu của công ty ngày càng tăng.

Một số chỉ tiêu của công ty VPP Cửu Long 

năm 2003 - 2004

	Chỉ tiêu


	Năm 2003
	Năm 2004

	1. Bố trí cơ cấu  vốn
	
	

	1.1 TSL§/TTS (%)
	15,3
	19,9

	1.2 TSC§/TTS (%)
	84,7
	80,1

	2. Tỷ suất lợi nhuận
	
	

	2.1 Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu (%)
	0,17
	0,46

	2.2 Tỷ suất lợi nhuận / vốn (%)
	1,12
	3,37

	3. Tình hình tài chính
	
	

	3.1 Tình hình nợ phải trả so với toàn bộ TS (%)
	40,2
	36,5

	3.2 Khả năng thanh toán tổng quát =TSLĐ/NDH (%)
	112,2
	115,9

	3.3 Khả năng thanh toán nhanh=tiền hiện có/ NDH (%)
	32
	35,6


1.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp.


Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất mực, giấy than, chai PET, bao xi măng... đáp ứng nhu cầu của thị trường.


Công ty cổ phần có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các bộ nhân viên. Có nghĩa vụ khai báo tình hình tài chính của công ty cho Nhà nước và các cổ đông một cách trung thực và có nghĩa vụ nộp các khoản thuế cho Nhà nước và trả cổ tức cho cổ đông.

1.3 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần VPP Cửu Long.        


Hiện nay, công ty có bốn phân xưởng chính: Trong đó có 3 phân xưởng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh và 1 phân xưởng phục vụ sản xuất. Do tính đặc thù của mỗi sản phẩm, nên mỗi sản phẩm của công ty được bố trí gói gọn từ đầu vào của nguyên vật liệu đến khâu hoàn thành sản phẩm.

a. Phân xưởng nhựa: sản xuất chủ yếu là bao xi măng, bao tráng trắng, bao dệp PP...




b. Quy trình công nghệ sản xuất ra giấy than.


c. Quy trình công nghệ sản xuất ra chai PET.

d. Quy trình công nghệ sản xuất ra mực.


* Nhận xét về quy trình công nghệ sản xuất của công ty:


Trong tất cả các khâu đều được xử lý tự động hoá bằng máy. tuy nhiên, do đặc thù của sản phẩm và máy móc của công ty chưa được hiện đại nên còn phụ thuộc nhiều vào tay nghề của công nhân, nhất là khâu bao gói, cấp nhiên liệu cho máy... Trong tương lai, công ty sẽ mua mới và cải tiến một số dây truyền nhằm nâng cao hơn nữa chất lương mẫu mã của sản 

phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường hàng văn phòng phẩm và nhưa.


- Mực viết Cửu Long có phong cách độc đáo riêng: Không cặn, không nhoè, có mùi thơm đặc trưng và đặc biệt khi nhúng vào nước mực viết văn nét không hề phai nhoè.


- Giấy than và mực dấu của công ty cũng là sản phẩm chiếm vị trí cao trên thị trường sản phẩm hàng văn phòng phẩm, giấy than Cửu Long để được lâu dài, chữ được đánh ra rất rõ nét, đánh được nhiều lần.

 
- Các sản phẩm như bao PP, chai PET thì không ngừng cải tiến về mặt chất lượng và chủng loại.


Mặc dù chức năng của công ty là sản xuất hàng văng phòng phẩm và nhựa, nhưng sản phẩm chủ lực của công ty hiện nay là sản phẩm bao bì xi măng (bao PP). Điều này cũng dễ hiểu bởi vì trong nền kinh tế thị trường hiện nay, để có được lợi nhuận cao thì phải đa dạng hoá sản phẩm và thoả mãn nhu cầu của thị trường, tìm hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp mình.

1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.


Công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động kinh doanh độc lập do đó bộ máy quản lý của công ty tương đối gọn nhẹ.

Sơ đồ phân cấp quản lý của công ty

 + Giám đốc công ty:

Là người chịu trách nhiệm cao nhất về mặt pháp lý trước pháp luật. Là người đại diện cho toàn bộ cán bộ công nhân viên củ công ty. Giám đốc công ty do hội đồng quản trị của công ty bổ nhiệm. Giám đốc trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty.


+ Dưới quyền giám đốc là các phó giám đốc phụ trách các lĩnh vực chuyên môn. Các phó giám đốc do giám đốc công ty bổ nhiệm.

- Phó giám đốc kỹ thuật: Giúp việc cho giám đốc công ty về toàn bộ công nghệ sản xuất và công tác kỹ thuật cơ điện.

- Phó giám đốc sản xuất kinh doanh: Phụ trách về công tác điều hành sản xuất và kinh doanh, công tác an toàn, an ninh.

- Trợ lý giám đốc: Giúp việc cho giám đốc về việc đôn đốc các phòng ban thực hiện các chỉ thị của ban giám đốc.


+ Phòng tổ chức hành chính: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng các nội quy, quy chế để tổ chức và thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tại công ty. Tổ chức nhân sự quản lý công tác đào tạo, tuyể dụng nhân viên. Tổ chức chỉ đạo công tác y tế, xử lý phòng ngừa tai nạn lao động, chăm sóc sức khỏe cho công nhân, theo dõi bảo đảm công tác thu đua khen thưởng.


+ Phòng vật tư: Cung cấp vật tư nguyên vật liệu cho sản xuất và làm dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, giúp giám đốc xây dựng các hợp đồng kinh tế, tiếp thị kinh doanh xuất nhập khẩu.


+ Phòng TCKT: Thực hiện nhiệm vụ hạch toán tổng hợp, quản lý và xây dựng các nguồn tài chính của công ty về thực hiện nguyên tắc chế độ hạch toán kinh tế, phân tích tình hình hoạt động của công ty. Thực hiện tổ chức quản lý theo đúng quy định.


+ Phòng kỹ thuật sản xuất: Hoàn thiện công nghệ sản xuất hiện có, nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào kinh doanh. Xây dựng mức vật tư, nguyên vật liệu, tiêu chuẩn sản phẩm, xác định các kế hoạch điều độ, các nghiệp vụ sản xuất.


* Nhận xét về tổ chức  bộ máy quản lý tại công ty cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long: 

Về cơ bản, việc tổ chức bộ máy quản lý ở công ty là tương đối hợp lý, nó vừa đảm bảo cho việc phát huy quyền chủ động sáng tạo cho các bộ phân. Mỗi bộ phận là bình đẳng, hợp tác tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ của mình và của công ty.

1.5 Tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp.

Phòng kế toán công ty hiện giờ có 6 người và được bố trí theo sơ đồ sau:

Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty cổ phần 

văn phòng phẩm Cửu Long





         - Kế toán trưởng (kiêm kế toán tổng hợp): 

         Chỉ đạo tất cả các bộ phận kế toán về mặt tổ chức, sử dụng luân chuyển chứng từ, sổ sách... Chịu trách nhiệm trước giám đốc về thông tin do phòng kế toán trình lên. Ngoài ra, cuối kỳ dựa trên số liệu do kế toán viên cung cấp, kế toán trưởng tiến hành tổng hợp và lập ra các báo cáo có liên quan.

         - Kế toán NVL, tiền lương: 

         Theo dõi phản ánh tình hình nhập xuất, tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ... tính lương trên cơ sở đơn giá lương do phòng lao động tiền lương gửi lên, hạch toán và trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định.

       - Kế toán bán hàng theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm. Xác định doanh thu, thuế GTGT đầu ra... và định kỳ kết chuyển lỗ lãi.

       - Kế toán giá thành và theo dõi công nợ: 

         Hạch toán chi tiết tổng hợp chi phí phát sinh trong kỳ, sau đó phân loại chi phí và tính ra giá thành của sản phẩm sản xuất trong kỳ, đồng thời ghi chép thường xuyên việc thu, chi tiền mặt tại quỹ, các khoản vay và trả nợ ngân hàng.

         - Thủ kho: Nhiệm vụ theo dõi tại từng kho tình hình nhập xuất, tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm hàng hoá theo chỉ tiêu số lượng. Thủ kho có trách nhiệm xuất nhập các loại nguyên vật liệu khi có đầy đủ các hoá đơn chứng từ hợp lệ theo dõi quản lý vật tư hàng hoá, tránh hiện tượng thất thoát, giảm chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

         Hệ thống sổ sách công ty sử dụng:

         Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, năm 2001 công ty chính thức áp dụng phần mềm kế toán Bravo 4.0 vào công tác kế toán. Tất cả mọi công việc hạch toán đều được lập trên máy từ khâu lập chứng từ ban đầu, vào sổ kế toán cho đến khâu lên báo cáo tài chính cuối cùng. Hình thức kế toán hiện nay công ty áp dụng là: “Chứng từ ghi sổ”. Đây là hình thức ghi sổ đơn giản, phù hợp với việc áp dụng kế toán máy mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo cần thiết.
         Hình thức chứng từ ghi sổ:

Các chứng từ ghi sổ được lập ra căn cứ vào các chứng từ gốc đã được kiểm tra, phân loại, lập bảng tổng hợp và định khoản chính xác có xác minh trách nhiệm của kế toán trưởng và người lập chứng từ ghi sổ.

Hình thức chứng từ ghi sổ












Ghi chú


 Ghi hàng ngày

               Ghi cuối tháng

                Quan hệ đối chiếu

        * Công ty cổ phần VPP Cửu Long áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

         *Niên độ kế toán khoá sổ theo từng tháng, đơn vị tiền tệ kế toán (đvt:VNĐ)

2. Thực tế công tác kế toán NL, VL tại công ty.

2.1 Công tác phân loại NL,VL tại công ty.

	Danh điểm
	Tên nhãn hiệu quy cách NVL
	§VT
	Giá hạch toán
	Ghi chú

	Loại
	Nhóm
	Thứ
	
	
	
	

	1521
	
	
	Nguyên liệu,vật liệu chính
	
	
	

	
	01
	
	Dây nilon_PP
	Kg
	
	

	
	02
	
	Nhóm giấy Crapt
	Kg
	
	

	
	
	001
	Giấy Crapt INDO
	Kg
	
	

	
	
	002
	Giấy Crapt PM1
	Kg
	
	

	
	
	003
	Giấy Crapt PM2
	Kg
	
	

	
	
	......
	.........
	
	
	

	
	
	
	Cộng nhóm 02
	
	
	

	
	03
	
	Mực in bao PP
	Kg
	
	

	
	04
	
	 Nhóm nhựa
	TÊn
	
	

	
	
	001
	Nhựa kéo
	TÊn
	
	

	
	
	002
	Nhựa LDPE
	TÊn
	
	

	
	
	003
	Nhựa tráng
	TÊn
	
	

	
	
	......
	............
	
	
	

	
	
	
	Cộng nhóm 04
	
	
	

	
	
	......
	...........
	
	
	

	
	
	
	Cộng loại 1521
	
	
	

	1522
	
	
	Nguyên liệu, vật liệu phụ
	
	
	

	
	01
	
	Keo Silicat
	Kg 
	
	

	
	.........
	
	.............
	
	
	

	
	
	
	Cộng loại 1522
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng nguyên liệu vật liệu
	
	
	


2.2 kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần VPP Cửu Long.

* Thủ tục nhập _xuất nguyên liệu vật liệu và chứng từ kế toán có liên quan.

a)Kế toán chi tiết nhập nguyên liệu vật liệu tại công ty:

 - Tại kho: 

Căn cứ vào phiếu nhập kho hợp lệ của phòng vật tư chuyển tới, thủ kho tiến hành cho nhập kho và ghi số thực vào thẻ kho, thẻ kho được mở cho từng loại nguyên liệu vật liệu trong từng tháng.

 - Tại phòng kế toán: 

Khi nhận được phiếu nhập kho, kế toán nguyên liệu vật liệu tiến hành ghi vào sổ chi tiết nguyên liệu vật liệu_sổ này được mở cho từng thứ nguyên liệu vật liệu cũng giống như thẻ kho nhưng chỉ khác là có thêm cột giá trị, sổ chi tiết này được dùng để ghi chép cho cả quý. Đồng thời các chứng từ nhập kế toán tiến hành ghi chép vào “sổ chi tiết nguyên liệu vật liệu” sổ này phản ánh chứng từ ghi theo trình tự thời gian rất tiện cho việc thu mua cũng như theo dõi hình thức thanh toán.


b) Kế toán xuất nguyên liệu vật liệu tại công ty:

Các nghiệp vụ xuất nguyên liệu vật liệu tại công ty được thực hiện trên cơ sở các chứng từ:

 
- Phiếu xuất kho 


- Phiếu xuất kho theo hạn mức


- Hoá đơn GTGT


Phiếu xuất kho được lập cho từng lần xuất và được lập thành ba liên


Một liên lưu tại phòng vật tư

            
Một liên thủ kho giữ


Một liên đối tượng lĩnh vật tư giữ

Biểu số 1:

                                                                                   Mẫu số 01/GTKT - 322

  
KB/2003B

                                                                                       Sè H§: 0026451

Hoá đơn gtgt





Liên 2: Giao cho khách hàng.





        Ngày 10/5/2005


Đơn vị bán hàng: Chi nhánh công ty XNK giấy Hoàng Văn Thụ.


Địa chỉ: Phú Xá - Thái Nguyên.


SỐ TK: 




MST: 0100105694997


Điện thoại:


Họ tên người mua hàng: Trần Gia Linh


Đơn vị: Công ty cổ phần VPP Cửu Long.


Địa chỉ: 536 A- Minh Khai- Hà Nội.


SỐ TK:




MST: 0100105775


Hình thức thanh toán: Tiền mặt.

	STT
	Tên hàng hoá dịch vụ
	§VT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Giấy Crapt INDO
	Kg
	2.000
	7.800
	15.600.000

	2
	Giấy Crapt PM1
	Kg
	2.000
	8.100
	16.200.000

	3
	Giấy Crapt PM2
	kg
	2.000
	8.400
	16.800.000

	Cộng tiền hàng:
	48.600.000

	Thuế suất thuế GTGT (5%):
	 2.430.000

	Tổng cộn tiên thanh toán:
	51.030.000


Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu không trăm ba mươi ngàn đồng.

   Người mua hàng

    Kế toán trưởng

       Thủ trưởng đơn vị

  (ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)                   (ký, ghi rõ họ tên)

Biểu số 2:

Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hoá

        Căn cứ vào HĐ số 0026451 ngày 10/5/2005.

         Biên bản kiểm nghiệm gồm có:

         Ông: Trần Công Đô




Trưởng ban

         Ông: Trần Đức Tuấn 




Uỷ viên

         Bà: Nguyễn Thị Hợi                


Thủ kho


Đã kiểm nghiệm các loại:

	STT
	Tên hàng hoádịch vụ
	§VT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Giấy Crapt INDO
	Kg
	2.000
	7.800
	15.600.000

	2
	Giấy Crapt PM1
	Kg
	2.000
	8.100
	16.200.000

	3
	Giấy Crapt PM2
	Kg
	2.000
	8.400
	16.800.000


Nhận xét: Hàng đã nhập đủ số lượng, chất lượng, phẩm chất tốt

   Đại diện kỹ thuật

            Thủ kho                            Trưởng ban

  (Ký, ghi rõ họ tên)
     (Ký, ghi rõ họ tên)
       (Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu số 3:

  Mẫu số: 01 - VT

    Bộ Tài Chính

Số: 511

Phiếu nhập kho

Ngày 10/5/2005

Họ tên người giao hàng: Trần Duy Hưng

Địa chỉ: Chi nhánh công ty XNK giấy Hoàng Văn Thụ.

Theo HĐ  số 0026451 ngày 10/5/2005

Nhập tại kho: VLC

	Tên nhãn hiệu quy
	§VT
	Mã
	Số
	lượng
	Đơn
	Thành tiền

	cách phẩm chất VT
	
	Số
	Yêu cầu
	Thực nhập
	giá
	

	Giấy Crapt INDO
	Kg
	
	
	2.000
	7.800
	15.600.000

	Giấy Crapt PM1
	Kg
	
	
	2.000
	8.100
	16.200.000

	Giấy Crapt PM2
	Kg
	
	
	2.000
	8.400
	16.800.000


 Phụ trách cung tiêu  

 Người giao hàng


Thủ kho   

 Kế toán trưởng
 `





Thủ trưởng đơn vị

Biểu số 4

Mẫu số 02 - VT

    








   Bộ tài chính

Số: 350

Phiếu xuất kho

Ngày 20/5/2005

Họ tên người nhận hàng: Trần Đức Huy

Đơn vị: Tổ văn phòng phẩm

Lý do xuất kho: sản xuất sản phẩm 

Xuất tại kho: VLC

	stt
	Tên nhãn hiệu qui cách phẩm chất VT
	®vt
	Mã số
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	1
	Giấy Crapt INDO
	Kg
	
	
	1.000
	7.800
	7.800.000

	2
	Giấy Crapt PM1
	Kg
	
	
	1.000
	8.100
	8.100.000

	3
	Giấy Crapt PM2
	kg
	
	
	2.000
	8.400
	16.800.000

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	32.700.000


 Thủ trưởng đơn vị
        Phụ trách cung tiêu
      Người nhận
    Thủ kho

Biểu số 5

       Mẫu số: 01 - GTKT - 3LL

DA/01B

Sè H§: 0026789

Hóa đơn GTGT

     Liên 2: Giao cho khách hàng

Ngày 15/5/2005

Đơn vị bán hàng: Công ty nhựa VINA

Địa chỉ: Ngô Quyền - Hà Nội

SỐ TK




MST: 300136238

Họ tên người mua hàng: Nguyễn Huy Khanh

Đơn vị: Công ty cổ phần VPP Cửu Long.

Hình thức thanh toán: Trả sau

MS: 50027041

	STT
	Tên hàng hóa dịch vụ
	§VT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Nhựa kéo
	TÊn
	10
	1.850.000
	18.500.000

	2
	Nhựa LDPE
	TÊn
	10
	1.800.000
	18.000.000

	3
	Nhựa tráng
	TÊn
	20
	1.750.000
	35.000.000

	Cộng tiền hàng
	71.500.000

	Thuế suất thuế GTGT (10%)
	 7.150.000

	Tổng cộng tiền thanh toán
	78.650.000


Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng.

  Người mua hàng
                  Kế toán trưởng
         Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)
               (Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu số 6

Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hoá

        Căn cứ vào HĐ số 0026789 ngày 15/5/2005

                  Biên bản kiểm nghiệm gồm có:

                  Ông : Trần Công Đô


Trưởng ban

                  Ông: Trần Đức Tuấn


Uỷ viên

                  Bà: Nguyễn Thị Hợi


Thủ Kho

          Đã kiểm nghiệm các loại:

	STT
	Tên hàng hoa dịch vụ
	§VT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Nhựa kéo
	TÊn
	10
	1.850.000
	18.500.000

	2
	Nhựa LDPE
	TÊn
	10
	1.800.000
	18.000.000

	3
	Nhựa tráng
	TÊn
	10
	1.750.000
	35.000.000


Nhân xét: Hàng đã nhập đủ số lượng chất lượng, phẩm chất tốt.

 Đại diện kỹ thuật 
                      Thủ kho
                        Trưởng ban

(Ký, ghi rõ họ tên)               (Ký, ghi rõ họ tên)
         (Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu số 7








   Mẫu số 01 - VT








    Bộ Tài Chính









Số: 513

Phiếu nhập kho

          Ngày 15/5/2005

          Họ tên người giao hàng: Trần Trọng Nghĩa

          Địa chỉ: Công ty nhựa VINA

          Theo HĐ 0026789 ngày 15/5/2005

          MST: 0100105694007

          Nhập tại kho: VLC

	STT
	Tên nhãn hiệu qui cách phẩm chất VT
	®vt
	Mã số
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền



	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực nhập
	
	

	1
	Nhựa kéo
	TÊn
	
	
	10
	1.850.000
	18.500.000

	2
	Nhựa LDPE
	TÊn
	
	
	10
	1.800.000
	18.000.000

	3
	Nhựa tráng
	TÊn
	
	
	20
	1.750.000
	35.000.000

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	71.500.000


  Phụ trách cung tiêu                     Người giao hàng
                       Thủ kho  

        Kế toán trưởng                                                      Thủ trưởng đơn vị

Biểu số 8

  






 Mẫu số 02 - VT








    Bộ Tài Chính











Số: 352


Phiếu xuất kho

          Ngày 25/5/2005

          Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Hà

          Đơn vị: Xưởng sản xuất chai PET

          Lý do xuất kho: Sản xuất sản phẩm

          Xuất tại kho: VLC

	STT
	Tên nhãn hiệu qui cách phẩm chất VT
	®vt
	Mã số
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền



	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	1
	Nhựa kéo
	TÊn
	
	
	10
	1.850.000
	18.500.000

	2
	Nhựa LDPE
	TÊn
	
	
	10
	1.800.000
	18.000.000

	3
	Nhựa tráng
	TÊn
	
	
	10
	1.750.000
	17.500.000

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	54.000.000


  Phụ trách cung tiêu                     Người giao hàng
                       Thủ kho  

        Kế toán trưởng                                                      Thủ trưởng đơn vị

Biểu số 9

Thẻ kho

Tên vật liệu: Giấy Crapt INDO

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số lượng

	SH
	NSX
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	
	Tồn đầu tháng 5/2005
	
	
	0

	511
	10/5
	Mua của công ty XNK giấy Hoàng Văn Thụ
	2000
	
	

	350
	20/5
	Xuất cho Trần Đức Huy
	
	1000
	

	
	
	Cộng tồn cuối tháng
	2000
	1000
	1000


Biểu số 10

Thẻ kho

Tên vật liệu: Giấy Crapt PM1

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số lượng

	SH
	NSX
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	
	Tồn đầu tháng 5/2005
	
	
	

	511
	10/5
	Mua của công ty XNK giấy Hoàng Văn Thụ
	2000
	
	

	350
	20/5
	Xuất cho Trần Đức Huy
	
	1000
	

	
	
	Cộng tồn cuối tháng
	2000
	1000
	1000


Biểu số 11

Thẻ kho

Tên vật liệu: Giấy Crapt PM2

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số lượng

	SH
	NSX
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	
	Tồn đầu tháng 5/2005
	
	
	0

	511
	10/5
	Mua của công ty XNK giấy Hoàng Văn Thụ
	2000
	
	

	350
	20/5
	Xuất cho Trần Đức Huy
	
	2000
	

	
	
	Cộng tồn cuối tháng
	2000
	2000
	0


Biểu số 12

Thẻ kho

Tên vật liệu: Nhựa kéo

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số lượng

	SH
	NSX
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	
	Tồn đầu tháng 5/2005
	
	
	

	513
	15/5
	Mua của công ty nhựa VINA
	10
	
	

	352
	25/5
	Xuất cho Nguyễn Văn Hà
	
	10
	

	
	
	Cộng tồn cuối tháng
	10
	10
	


Biểu số 13

Thẻ kho

Tên vật liệu: Nhựa LDPE

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số lượng

	SH
	NSX
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	
	Tồn đầu tháng 5/2005
	
	
	

	513
	15/5
	Mua của công ty nhựa VINA
	10
	
	

	352
	25/5
	Xuất cho Nguyễn Văn Hà
	
	10
	

	
	
	Cộng tồn cuối tháng
	10
	10
	


Biểu số 14

Thẻ kho

Tên vật liệu: Nhựa tráng

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số lượng

	SH
	NSX
	
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	
	Tồn đầu tháng 5/2005
	
	
	

	513
	15/5
	Mua của công ty nhựa VINA
	20
	
	

	352
	25/5
	Xuất cho Nguyễn Văn Hà
	
	10
	

	
	
	Cộng tồn cuối tháng
	20
	10
	10


Biểu số 15

Công ty cổ phầnVPP Cửu Long

Tên vật liệu: Giấy Crapt INDO

 Sổ chi tiết nguyên vật liệu


§VT: Kg

	Ngày tháng
	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	Nhập
	Xuất
	
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT

	
	
	
	Tồn kho đầu tháng 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/5
	511
	
	Nhập kho
	2000
	7.800
	15.600.000
	
	
	
	
	
	

	20/5
	
	350
	Xuất kho để sản xuất  SP
	
	
	
	1000
	7.800
	7.800.000
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng tồn

cuối tháng
	2000
	7.800
	15.600.000
	1000
	7.800
	7.800.000
	1000
	
	7.800.000


Biểu số 16

Công ty cổ phầnVPP Cửu Long

Tên vật liệu: Giấy Crapt PM1

 Sổ chi tiết nguyên vật liệu


§VT: Kg

	NT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	Nhập
	Xuất
	
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT

	
	
	
	Tồn kho đầu tháng 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/5
	511
	
	Nhập kho
	2000
	8.100
	16.200.000
	
	
	
	
	
	

	20/5
	
	350
	Xuất kho để sản xuất  SP 
	
	
	
	1000
	8100
	8.100.000
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng tồn

 cuối tháng
	2000
	8.100
	16.200.000
	1000
	8100
	8.100.000
	1000
	
	8.100.000


Biểu số 17

Công ty cổ phầnVPP Cửu Long

Tên vật liệu: Giấy Crapt PM2

 Sổ chi tiết nguyên vật liệu


§VT: Kg

	Ngày tháng
	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	Nhập
	Xuất
	
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT

	
	
	
	Tồn kho đầu tháng 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/5
	511
	
	Nhập kho
	2000
	8.400
	16.800.000
	
	
	
	
	
	

	20/5
	
	350
	Xuất kho để sản xuất  SP 
	
	
	
	2000
	8.400
	16.800.000
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng tồn

 cuối tháng
	2000
	8.400
	16.800.000
	2000
	8.400
	16.800.000
	
	
	


Biểu số 18

Công ty cổ phầnVPP Cửu Long

Tên vật liệu: Nhựa kéo

 Sổ chi tiết nguyên vật liệu


§VT: TÊn

	Ngày tháng
	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	Nhập
	Xuất
	
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT

	
	
	
	Tồn kho đầu tháng 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/5
	513
	
	Nhập kho
	10
	1.850.000
	18.500.000
	
	
	
	
	
	

	25/5
	
	352
	Xuất kho để phục vụ sản xuất  
	
	
	
	10
	1.850.000
	18.500.000
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng tồn

 cuối tháng
	10
	1.850.000
	18.500.000
	10
	1.850.000
	18.500.000
	
	
	


Biểu số 19

Công ty cổ phầnVPP Cửu Long

Tên vật liệu: Nhựa LDPE

 Sổ chi tiết nguyên vật liệu


§VT: TÊn

	Ngày tháng
	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	Nhập
	Xuất
	
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT

	
	
	
	Tồn kho đầu tháng 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/5
	513
	
	Nhập kho
	10
	1.800.000
	18.000.000
	
	
	
	
	
	

	25/5
	
	352
	Xuất kho để phục vụ sản xuất  
	
	
	
	10
	1.800.000
	18.000.000
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng tồn

 cuối tháng
	10
	1.800.000
	18.000.000
	10
	1.800.000
	18.000.000
	
	
	


Biểu số 20

Công ty cổ phầnVPP Cửu Long

Tên vật liệu: Nhựa tráng

 Sổ chi tiết nguyên vật liệu


§VT: TÊn

	NT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	
	Nhập
	Xuất
	
	SL
	§G
	TT
	SL
	§G
	TT
	SL
	§g
	TT

	
	
	
	Tồn kho đầu tháng 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/5
	513
	
	Nhập kho
	20
	1.750.000
	35.000.000
	
	
	
	
	
	

	25/5
	
	352
	XK để phục vụ sản xuất  
	
	
	
	10
	1.750.000
	17.500.000
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng tồn

 cuối tháng
	20
	1.750.000
	35.000.000
	10
	1.750.000
	17.500.000
	10
	
	1750000


3. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu.

3.1 Tài kkoản kế toán sử dụng ở công ty.

Tại công ty cổ phần VPP Cửu Long kế toán sử dụng một số tài khoản sau:


+ TK 152 : nguyên liệu vật liệu 

Các nghiệp vụ nhập vật tư kế toán sử dụng các TK sau:

 - TK 111: Tiền mặt

 - TK 112: Tiền gửi ngân hàng

 - TK 331: Phải trả người bán

Các TK xuất vật tư kế toán sử dụng các TK sau:

 - TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

 - TK 627: Chi phí sản xuất chung

 - TK 632: Giá vốn hàng bán

 - TK 641: Chi phí bán hàng

 - TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.2 Phương pháp kế toán tổng hợp vật liệu tại công ty.

3.2.1 Hạch toán tổng hợp về nhập nguyên vật liệu.


Cùng với việc hạch toán chi tiết vật liệu hàng ngày thì việc tổ chức hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu là một khâu quan trọng trong công tác hạch toán vật tư. Do vật liệu của công ty hầu hết là mua ngoài nhập kho nên đã nảy sinh quan hệ thanh toán giữa công ty với người cung cấp vật tư. Thực tế ở công ty khi mua vật tư về sản xuất thì vật liệu được đưa về công ty bao giờ cũng có hoá đơn kèm theo. Không có trường hợp nào vật tư  đã về đến công ty mà hoá đơn chưa về và ngược lại. Cụ thể hạch toán tổng hợp vật liệu được thể hiện như sau:


Hàng ngày, căn cứ vào phiếu nhập kho và các hoá đơn kế toán lên bảng kê chứn từ gốc cùng loại, cuối tháng dùng số liệu của từng bảng kê này để vào chứng từ ghi sổ.


Trong tháng khi vật liệu được mua về nhập kho căn cứ vào hoá đơn, các phiếu chi nếu công ty thanh toán bằng tiền mặt thì kế toán ghi vào bảng kê chứng từ gốc cùng loại:



Nợ TK 152: Nguyên vật liệu



Nợ TK 133: Thuế GTGT




CÓ TK 111, 331.......

Ví dụ: Căn cứ vào phiếu nhập kho số 511 ngày 10/5/2005 nhập kho giấy Crapt của công ty XNK giấy Hoàng Văn Thụ, đã thanh toán bằng tiền mặt (trong đó thuế GTGT thuế suất 5%) kế toán ghi sổ như sau:



Nợ TK 152 - NLVL 
:   48.600.000



(chi tiết: Giấy Crapt INDO: 15.600.000




    Giấy Crapt PM1:    16.200.000




     Giấy Crapt PM2:    16.800.000)



NỢ TK 133                             2.430.000




CÓ TK 111:       51.030.000

Căn cứ vào phiếu nhập kho số 513 ngày 15/5/2005 nhập kho nhựa của công ty nhựa VINA (thuế GTGT thuế suất 10%) kế toán ghi:



Nợ TK 152:  NLVL
       71.500.000

 

( chi tiết: Nhựa kéo:
18.500.000




     Nhựa LDPE:              18.000.000




     Nhựa tráng:                25.000.000



Nợ TK 133(1): Thuế GTGT      7.150.000




CÓ TK 331:PTCNB         78.650.000

Khi có khả năng thanh toán và đã tiến hành thanh toán cho người bán, kế toán ghi:



NỢ TK 331




CÓ TK 111, 112

Căn cứ vào phiếu chi công ty đã tiến hành thanh toán khoản nợ với công ty nhựa VINA về số nhựa đã nhập kho theo phiếu nhập 513ngày 15/5/2005, kế toán ghi:



NỢ TK 331:  78.650.000




CÓ TK 111: 78.650.000

Trường hợp hàng nhập kho nhưng không đúng chủng loại, chất lượng thì trả lại cho người bán, kế toán ghi:



NỢ TK 331




CÓ TK 152




CÓ TK 133


Với các nghiệp vụ nhập kho vật liệu liên quan đến tiền mặt thì kế toán viết phiếu chi rồi chuyển đến Giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt.
3.2.2 Hạch toán tổng hợp về xuất nguyên vật liệu.


Vật liệu công ty xuất kho chủ yếu là phục vụ sản xuất cụ thể là cung cấp cho các công trình và một số sản phẩm khác. Bên cạnh đó, cũng có một ít vật liệu được xuất dùng cho chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất chung để gia công chế biến, xuất trả nợ, xuất cho vay... vật liệu phải phản ánh kịp thời.


- Khi xuất vật liệu để trực tiếp sản xuất, kế toán ghi:



Nợ TK 621: Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp




CÓ TK 152: NLVL

Căn cứ vào phiếu xuất kho số 350 ngày 20/5 xuất kho giấy Crapt để trực tiếp sản xuất.



NỢ TK 621:          34.335.000




CÓ TK 152:      34.335.000


- Khi xuất kho nguyên vật liệu cho quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất chung, kế toán ghi:



NỢ TK 627, 642:




CÓ TK 152:

Biểu số 21

Công ty cổ phần 

VPP Cửu Long        

Bảng kê nhập kho vật liệu

Ghi nợ TK 152, Ghi có TK liên quan

	CT
	Ngày nhập
	Tên vật liệu 
	§VT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền
	TK có

	511
	10/5
	Giấy Crapt INDO
	Kg
	2000
	7.800
	15.600.000
	111

	511
	10/5
	Giấy Crapt PM1
	Kg
	2000
	8.100
	16.200.000
	111

	511
	10/5
	Giấy Crapt PM2
	Kg
	2000
	8.400
	16.800.000
	111

	512
	13/5
	Mực in bao PP
	Kg
	100
	37.000
	37.000.000
	111

	513
	15/5
	Nhựa kéo
	TÊn
	10
	1.850.000
	18.500.000
	331

	513
	15/5
	Nhựa LDPE
	TÊn
	10
	1.800.000
	18.000.000
	331

	513
	15/5
	Nhựa tráng
	TÊn
	20
	1.750.000
	35.000.000
	331

	514
	19/5
	Keo Silicat
	Kg
	1000
	2000
	2.000.000
	331

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	125.800.000
	


  Người ghi sổ






 Kế toán trưởng

 (Ký, ghi rõ họ tên)




        (Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu số 22

Công ty cổ phần 

VPP Cửu Long        

Bảng kê nhập kho vật liệu

Ghi nợ TK liên quan, Ghi có TK 152

	CT
	Ngày nhập
	Tên vật liệu 
	§VT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	TK có

	350
	20/5
	Giấy Crapt INDO
	Kg
	1000
	7.800
	7.800.000
	621

	350
	20/5
	Giấy Crapt PM1
	Kg
	1000
	8.100
	8.100.000
	621

	350
	20/5
	Giấy Crapt PM2
	Kg
	2000
	8.400
	16.800.000
	621

	351
	22/5
	Mực in bao PP
	Kg
	100
	37.000
	37.000.000
	621

	352
	25/5
	Nhựa kéo
	TÊn
	10
	1.850.000
	18.500.000
	621

	352
	25/5
	Nhựa LDPE
	TÊn
	10
	1.800.000
	18.000.000
	621

	352
	25/5
	Nhựa tráng
	TÊn
	10
	1.750.000
	17.000.000
	621

	353
	28/5
	Keo Silicat
	Kg
	1000
	2000
	2.000.000
	627

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	92.400.000
	


     Người ghi sổ





       Kế toán trưởng

 (Ký, ghi rõ họ tên)




     (Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu số 23

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Ghi có TK 111

Loại chứng từ mua nguyên vật liệu nhập kho tháng 5/2005

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền
	TK 152
	TK 133

	NT
	SH
	
	
	
	

	10/5
	511
	Nhập kho Giấy Crapt
	51.030.000
	48.600.000
	2.430.000

	13/5
	512
	Nhập kho mực in bao PP
	4.070.000
	3.700.000
	370.000

	
	
	Cộng
	55.100.000
	52.300.000
	2.800.000


Biểu số 24

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Ghi có TK 152

Loại chứng từ mua nguyên vật liệu xuất kho tháng 5/2005

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền
	TK 621
	TK 2411

	NT
	SH
	
	
	
	

	20/5
	350
	Xuất kho Giấy Crapt
	34.335.000
	34.335.000
	

	22/5
	351
	Xuất kho mực in bao PP
	4.070.000
	4.070.000
	

	
	
	Cộng
	38.405.000
	38.405.000
	


Biểu số 25

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Ghi có TK 331

Loại chứng từ mua nguyên vật liệu nhập kho tháng 5/2005

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền
	TK 152
	TK 133

	NT
	SH
	
	
	
	

	15/5
	513
	Nhập kho nhựa
	78.650.000
	71.500.000
	7.150.000

	19/5
	514
	Nhập kho keo Silicat
	2.200.000
	2.000.000
	200.000

	
	
	Cộng
	80.850.000
	73.500.000
	7.350.000


Biểu số 26

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Ghi có TK 152

Loại chứng từ mua nguyên vật liệu xuất kho tháng 5/2005

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền
	TK 621
	TK 627

	NT
	SH
	
	
	
	

	25/5
	352
	Xuất kho nhựa để SXSP
	59.400.000
	59.400.000
	

	28/5
	353
	Xuất kho keo Silicat
	2.200.000
	
	2.200.000

	
	
	Cộng
	61.600.000
	59.400.000
	2.200.000


Cuối tháng căn cứ vào bảng chứng từ gốc cùng loại, kế toán lập chứng từ ghi sổ.

Biểu số 27

Chứng từ ghi sổ

Tháng 5/2005

Số 28

Ghi nợ TK 152: NLVL

	STT
	Trích yếu
	Số hiệu TK
	Số tiền

	
	
	Nợ
	Có
	

	1
	Nhập kho giấy Crapt
	152
	111
	51.030.000

	2
	Nhập kho mực in bao PP
	152
	111
	4.070.000

	3
	Nhập kho nhựa
	152
	331
	78.650.000

	4
	Nhập kho keo Silicat
	152
	331
	2.200.000

	
	Cộng
	
	
	135.950.000


Biểu số 28

Chứng từ ghi sổ

Tháng 5/2005

Số 29

Ghi nợ TK 152: NLVL

	STT
	Trích yếu
	Số hiệu TK
	Số tiền

	
	
	Nợ
	Có
	

	1
	Chi phí NVL trực tiếp
	621
	152
	97.805.000

	2
	Chi phí sản xuất chung
	627
	152
	2.200.000

	
	Cộng
	
	
	100.005.000


Biểu số 29

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Tháng 5/2005

	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	

	28
	5/2005
	135.950.000

	29
	5/2005
	100.005.000


Biểu số 30

Sổ cái

Tháng 5/2005

TK 111: Tiền mặt

	NT ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TKđối ứng
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	
	Nợ
	Có 

	10/5
	511
	10/5
	Mua giấy Crapt 
	152
	
	48.600.000

	
	
	
	
	133
	
	2.430.000

	13/5
	512
	10/5
	Mua mực in bao PP
	152
	
	3.700.000

	
	
	
	
	133
	
	370.000

	
	
	
	Cộng
	
	
	55.100.000


   Ngày 31/5/2005

 Người ghi sổ






    Kế toán trưởng

 ( Ký, họ tên)






        ( Ký, họ tên)

Biểu số 31

Sổ cái

Tháng 5/2005

TK 152: NLVL


ĐVT: Đồng

	NT ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TKđối ứng
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	
	Nợ
	Có 

	
	
	
	Tồn đầu tháng
	
	
	

	10/5
	511
	10/5
	Nhập kho giấy Crapt 
	111
	51.030.000
	

	13/5
	512
	13/5
	Nhập kho mực in bao PP
	111
	4.070.000
	

	15/5
	513
	15/5
	Nhập kho nhựa 
	331
	78.650.000
	

	19/5
	514
	19/5
	Nhập kho keo Silicat
	331
	2.200.000
	

	20/5
	350
	20/5
	Xuất kho giấy Crapt
	621
	
	34.335.000

	22/5
	351
	22/5
	Xuất kho mực in bao PP
	621
	
	4.070.000

	22/5
	352
	22/5
	Xuất kho nhựa
	621
	
	59.400.000

	28/5
	353
	28/5
	Xuất kho keo Silicat
	627
	
	2.200.000

	
	
	
	Cộng
	
	135.950.000
	100.005.000


  Ngày 31/5/2005

 Người ghi sổ






    Kế toán trưởng

 ( Ký, họ tên)






        ( Ký, họ tên)

Biểu số 32

Sổ cái

Tháng 5/2005

TK 331: PTNB


ĐVT: Đồng

	NT ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TKđối ứng
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	
	Nợ
	Có 

	
	
	
	Tồn đầu tháng
	
	
	

	15/5
	513
	15/5
	Mua nhựa về nhập kho  
	152
	
	71.500.000

	
	
	
	
	133
	
	7.150.000

	19/5
	514
	19/5
	Mua keo Silicát về nhập kho 
	152
	
	2.000.000

	
	
	
	
	133
	
	200.000

	
	
	
	Cộng
	
	
	80.850.000


   Ngày 31/5/2005

 Người ghi sổ






    Kế toán trưởng

 ( Ký, họ tên)






        ( Ký, họ tên)

Biểu số 33

Sổ cái

Tháng 5/2005

TK 133:Thuế GTGT được khấu trừ


ĐVT: Đồng

	NT ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TKđối ứng
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	
	Nợ
	Có 

	
	
	
	Tồn đầu tháng
	
	
	

	10/5
	511
	10/5
	Mua giấy Crapt  
	111
	2.430.000
	

	13/5
	512
	13/5
	Mua mực in bao PP 
	111
	3.700.000
	

	15/5
	513
	15/5
	Mua nhựa
	331


	7.150.000
	

	19/5
	514
	19/5
	Mua keo Silicat
	331


	200.000
	

	
	
	
	Cộng
	
	13.480.000
	


   Ngày 31/5/2005

 Người ghi sổ






    Kế toán trưởng

 ( Ký, họ tên)






        ( Ký, họ tên)

Biểu số 34

sổ cái

Tháng 5/2005

TK 621: Chi phí NLVL trực tiếp









ĐVT: Đồng

	NT ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	
	Nợ 
	Có 

	
	
	
	Tồn đầu tháng
	
	
	

	20/5
	350
	20/5
	Xuất kho giấy Crapt
	152
	34.335.000
	

	22/5
	351
	22/5
	Xuất kho mực in bao PP
	152
	  4.070.000
	

	22/5
	352
	22/5
	Xuất kho nhựa
	152
	59.400.000
	

	
	
	
	Cộng
	
	97.805.000
	


   Ngày 31/5/2005

 Người ghi sổ






    Kế toán trưởng

 ( Ký, họ tên)






        ( Ký, họ tên)

Biểu số 35

sổ cái

Tháng 5/2005

TK 621: Chi phí NLVL trực tiếp









ĐVT: Đồng

	NT ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	
	SH
	NT
	
	
	Nợ 
	Có 

	
	
	
	Tồn đầu tháng
	
	
	

	28/5
	353
	28/5
	Xuất kho keo
	152
	2.200.000
	

	
	
	
	Cộng
	
	2.200.000
	


   Ngày 31/5/2005

 Người ghi sổ






    Kế toán trưởng

 ( Ký, họ tên)






        ( Ký, họ tên)

chương III

nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán 

nguyên liệu vật liệu tại công ty 

cổ phần VPP Cửu long

3. Đánh giá chung.

Trong nền kinh tế thị trường phát triển ngày càng rõ nét, cổ phần hoá là một xu hướng tất yếu của doanh nghiệp. Nhà nước ta đang khuyến khích các doanh nghiệp cổ phần hoá để tạo ra một môi trường có sức cạnh tranh cao.

Công ty cổ phần VPP Cửu Long ra đời đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đòi hỏi của ngành.


Tuy nhiên khi tham gia vào một hình thức tổ chức mới, công tác quản lý của doanh nghiệp sẽ không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Hoạt động kinh doanh trong một lĩnh vực truyền thống, nhiều cạnh tranh cả trong lẫn ngoài nước công ty sẽ gặp không ít trở ngại.

3.1 Những ưu điểm trong công tác kế toán tại công ty
Qua thực tế tiếp xúc và tìm hiểu tình hình hạch toán nguyên liệu vật liệu ở Công ty cổ phần VPP Cửu Long em xin được phép đưa ra một vài nhận xét khách quan của bản thân 


- Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán :


Về tổ chức: Bộ máy kế toán được tổ chức gọn nhẹ với đội ngũ nhân viên kế toán làm việc nhiệt tình, có hiệu quả. Hầu hết các công việc kế toán được thực hiện trên máy tính. Để có được điều này đội ngũ kế toán của công ty phải có trình độ tay nghề cao, chuyên môn vững vàng và sử dụng máy tính thành thạo.

Về sổ sách kế toán: Công ty cổ phần VPP Cửu Long áp dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ” phù hợp với đặc điểm của công ty bởi đây là hình 

thức sổ có kết cấu đơn giản do vậy nên áp dụng vào hình thức kế toán máy rất phù hợp.


Về công tác quản lý vật tư, TSCĐ: Vật tư của công ty được quản lý theo kho và chỉ được xuất nhập theo đơn hàng.Về TSCĐ của công ty đã cũ, công ty cần phải quan tâm nhiều hơn cho TSCĐ để tăng sản lượng , nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm của mình.

Nói tóm lại công tác hạch toán chi phí nguyên liệu vật liệu  được tổ chức theo đúng chế độ kế toán  hiện hành của Bộ Tài Chính ban hành. Các phòng ban, phân xưởng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phòng kế toán đảm bảo cho công tác diễn ra thuận lợi, nhịp nhàng đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin, thực hiện tốt phần lưu trữ, tập hợp chi phí và tính giá thành.

3.2 Những tồn tại cần khắc phục trong công tác kế toán tại công ty


- Thứ nhất: Về vấn đề kế toán sử dụng.

Hiện nay, công ty đang vận dụng hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức “Chứng từ ghi sổ” hình thức này việc ghi chép đơn giản, kiểm tra, đối chiếu ... nhưng việc ghi chép vẫn còn bị trùng lặp, việc kiểm tra, đối chiếu thường dồn vào cuối kỳ hạch toán nên việc cung cấp số liệu kế toán về định mức nguyên liệu vật liệu để lập báo cáo bị chậm, ảnh hưởng nhiều đến tính kịp thời của công tác kế toán nguyên liệu vật liệu.


- Thứ hai: Về sử dụng tài khoản kế toán.

Theo như quy định của Bộ Tài Chính ban hành về hệ thống tài khoản và với từng phần ngành kế toán nói riêng, để phản ánh tình hình vật tư hàng hoá đã mua ( công ty đã trả tiền hoặc đã chấp nhận thanh toán) nhưng vì lý do nào đó mà cuối tháng chưa nhập kho, kế toán sẽ tiến hành hạch toán vào TK 151 “Hàng mua đang đi đường”. Song hiện nay, ở  công ty kế toán vật tư không sử dụng tài khoản này trong khi thường xuyên có một khối lượng lớn vật liệu mua từ nước ngoài phải chờ thủ tục hải quan, chờ thủ tục nhập kho... điều đó cũng đồng nghĩa với việc một số lượng lớn tài sản  của công ty không được phản ánh vào sổ sách trong một thời gian, cho dù đó là tạm thời nhưng cũng sẽ gây ra sự thiếu chính xác về số lượng, về thông tin tài chính cho các đối tượng sử dụng. Thêm nữa công tác lưu giữ chứng từ cho đến khi nhập kho mới hạch toán nếu thực hiện không tốt sẽ gây ra nhầm lẫn và mất mát chứng từ.


Thứ ba: Chi phí quản lý vật tư cũng như TSCĐ còn rất lớn

3.3 Một số ý kiến đóng góp 



Thứ  nhất: Vận dụng đúng trình tự ghi sổ và mẫu sổ theo hình thức “chứng từ ghi sổ”.


Như đã trình bày ở trên, nhược điểm của hình thức này là việc ghi chép vẫn bị trùng lặp, việc kiểm tra đối chiếu thường dồn vào cuối kỳ gây ra một số khó khăn không nhỏ. Do vậy khi sử dụng hình thức này các cán bộ phòng kế toán của công ty cần phải chú ý hơn trong việc ghi chép lưu giữ chứng từ và chú ý cập nhật số liệu về số lượng nguyên liệu vật liệu ở công ty.


Thứ hai: kế toán cần sử dụng tài khoản 151 “hàng mua đang đi đường”.


Với những bất cập của việc không sử dụng tài khoản 151 như đã nêu ở trên theo em khi xảy ra trường hợp này kế toán phải lưu các chứng từ về trước này vào một tập hồ sơ “Hàng đang đi đường” và theo dõi trên TK 151 cho tới khi hàng về thì hạch toán vào TK152. Cuối tháng phát sinh hàng mua đang đi đường chưa về nhập kho kế toán ghi:


Nợ TK 151: Trị giá số hàng mua đang đi đường

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ của số hàng mua đang đi đường.


Có TK 331, 111, 112: Tổng số tiền phải thanh toán.

Sang tháng khi hàng về nhập kho:

Nợ TK 152: Trị giá số hàng nhập kho 

Có TK 151: Trị giá số hàng đi đường tháng trước nay nhập kho.

Thứ ba: Cần tìm biện pháp giảm thiểu tối đa cho chi phí quản lý vật tư.

3.4 Nhận xét 

Nói tóm lại nguyên liệu vật liệu là một yếu tố không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Giá trị nguyên liệu vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh vì vậy quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ và sử dụng nguyên liệu vật liệu là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm  ->  tiết kiệm chi phí  ->  giảm giá thành  -> tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Kết luận:

Một lần nữa chúng ta có thể khẳng định kế toán nguyên liệu vật liệu có vai trò quan trọng trong công tác quản lý kinh tế: kế toán nguyên liệu vật liệu giúp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh theo dõi chặt chẽ về số lượng và chất lượng, chủng loại, giá trị nguyên liệu vật liệu nhập xuất tồn trong kho. Từ đó đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giảm chi phí nguyên liệu vật liệu trong giá thành, tăng lợi nhuận.

Sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần VPP Cửu Long nắm bắt được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên liệu vật liệu đối với chi phí sản xuất, em đã mạnh dạn tìm hiểu nghiên cứu để thấy được những mặt mạnh cần phát huy và những điểm tồn tại cần khắc phục nhằm góp một phần nhỏ ý kiến của mình về công tác hạch toán kế toán nguyên liệu vật liệu ở công ty.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Ngô Xuân Dương cũng như sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán của công ty cổ phần VPP Cửu Long trong suốt thời gian em thực tập tại công ty.

Tuy đã cố gắng nhưng do chuyên đề này còn quá lớn cũng như trình độ của bản thân còn hạn chế  nên không thể tránh khỏi những sai sót. Vậy em rất mong có được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cũng như các cán bộ kế toán của công ty để bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
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